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TOM TAT

Céng nghé ma dién dang dwoc (’ng dung kha réng rai & nwéc ta nhwng chi yéu la ma bao vé trang
tri. Mot trong cac ly do chwa ap dung dwoc nhidu cho viéc ma ting co tinh, ma phuc héi la do chwa c6
thiét bi ma hop ly dic biét 1a cac chi tiét khé ma trong bé vi du nhw xi lanh lién ctia dong co dét trong
(mét trong cac chi tiét dién hinh dang 16). Bai bao nay gi&i thiéu két qua nghién ctru, thiét ké, ché tao
thiét bj ma ngoai bé cho chi tiét dang 16. Thiét bj da thiét ké, ché tao cho kha ning luan chuyén dung
dich kha rong, va két qua ma trén mau kha 6n dinh, cé thé tiép tuc hoan thién dé ma chi tiét thuc.

Tir khéa: Ma dién, ma ngoai bé, Iu lwong, xi lanh.

SUMMARY

The electroplating technology has been applied in Vietnam. However, the applications were
found mainly in protective and decorative fields. One of the reasons why it has not been much applied
to increase mechanical property and restore details results from a lack of reasonable electroplating
equipment, especially for those details which are difficult to plate inside the tank; for example,
adjoiningly cast cylinders of internal combustion engines (one of typical hole-shaped details). This
paper showed research results on designing and manufacturing out-tank electroplating equipment
for axle-shaped details. The equipment had a large capacity of solution circulation and gave stable
results of electroplating on samples. The results clearly indicate that the equipment was perfect to

electroplate real details in industry.

Key words: Cylinder, electroplate, flow rate, out-tank electroplating.

1. DAT VAN DE

Cong nghé ma dién dang dudc tng dung
kha rong rai d nuée ta (Pao Khanh Du, 2007;
Nguyén Vin Loc, 2001; Tran Minh Hoang,
1998), da c6 nhiing day chuyén ma ty dong
hién dai. Tuy vay mdéi cht yéu dé ma bao vé
trang tri, viéc ing dung ma dién dé nang cao
co tinh, phuc héi chi tiét may van con han
ché&. Mot trong cac ly do 1a thidu cac thiét bi
ma phut hop. Thiét bi ma c6 nhiéu dang phu
thuoc vao dac diém cong nghé va chi tiét ma
(BM. Anekcauapos u ap., 1987). Khi chi can

ma mot phan cua chi tiét dang 16 (vi du nhu
xi lanh lién cua déng co dot trong), néu nhu
ma trong bé cin phai che tit ca cac phan
khong ma. Coéng viéc nay kha phitc tap. Hon
nita mic du bé ma 16n nhung thé tich dung
dich ma thuc nhd (cht yéu trong xi lanh) nén
noéng do thay déi nhanh. P& khic phuc
nhiing nhude diém trén c6 thé si dung
phuong phap ma ngoai bé. Ngoai ra ma
ngoai bé (Ilerpos 10.H. u ap., 1972), dung dich
dude ludn chuyén lién tuc nén néng do cta
né6 6 khu vuc ma thay déi it hon.
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Thiét k&, ché tao thiét bi ma ngoai bé chi tiét dang 16

Tu nhiing 1y do trén, nghién céu nay
tién hanh nghién cu, thiét ké, ché tao thiét
bi ma ngoai bé chi tidt dang 15. O day méi chi
thiét ké&, ché tao thiét bi ma chi tiét dang 16
trén mau.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN CUU

2.1. Vat liéu nghién citu

Vat liéu dé ché tao mAu ma la 6ng thép
76. Vat liéu ché tao bé ngoai gom: cac tdm
nhua chiu nhiét. Bu 16ng dung dé bit chat
hai t4&m nhua véi nhau. éng dan dung dich.

Ngoai ra con st dung mot s6 thiét bi co
s&n nhu bé ma, bom dung dich...

Dung dich ma la dung dich ma kém
amon.

2.2. Phuong phap nghién cttu

Sau khi lua chon so d6 nguyén Iy ma,
tién hanh ché tao thiét bi ma, kiém tra kha
ning luan chuyén dung dich va cuéi cung la
tién hanh thi nghiém ma kém trén mau.

Phuong phap danh gia chit lugng 16p
ma: danh gia hinh dang bén ngoai 16p ma
bang truc quan (Tran Minh Hoang, 2005).

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Lwa chon so d6 nguyén ly ma

So d6 nguyén ly ma dugc trinh bay trén
hinh 1. B& ngoai (bé cuc bd) 2 duge tao thanh
nhd mau ma (dang 6ng) va hai nip nhua
(ndp trén 8 va nép dudi 9). Nap dudi 9 c6 lép
andt va dng dan dung dich vao (6ng nay néi
véi bom dung dich 5) va nép trén néi véi éng
dan dung dich ra khoi bé cuc bd va dua vao
bé chinh.

3.2. Thiét k&, ché tao bé ngoai

Chiéu dai mAu 100 mm. Bé ngoai dé ma
mau dang 15 cho & hinh 2. Bé ngoai gém hai
tAm nhua chiu nhiét véi kich thude dai 25 mm x
rong 200 mm x day 12 mm dé lam ndp trén
(Hinh 2a) va nép dudi (Hinh 2b). Bén bu léng 4
loai M10 dung dé bit chat hai tAm nhua véi
nhau. Ong mém $10 14 6ng dan dung dich.

Hinh 1. So d6 ma ngoai bé chi tiét dang 16

1 - Bé chinh; 2 - Bé ngoai (bé cuc bd, bé phu); 3 - Chi tiét ma (miu ma);
4 - Anét; 5 - Bom; 6 - Ong dan dung dich; 7 - Dung dich ma;
8 - Nép trén caa bé cuc bd; 9 - Nip dudi cta bé cuc bb.
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Hinh 2. Thiét bi ma ngoai chi tiét (mau) dang 16

a) Nap trén; b) Nip dudi; ¢) Bé ngoai sau khi l4p hoan chinh

1- Ong dan dung dich ra; 2- Anét; 3- Ong dan dung dich vao;
4 - Bu 16ng (4 bu 16ng); 5 - Mau ma (dang 15); 6 - Gia da.

Hinh 3. Ma ngoai bé miu dang 16

1- 6ng dAn dung dich ma vao bé ngoai; 2- Bom; 3- Bé gia nhiét;
4- Bé chinh (bé trong); 5- Nip trén bé ngoai (bé cuc bd); 6- Nép dudi;
7- M?l/u ma; 8- Day dién noéi véi fm()’t; 9- Day dién néi véi catét (mau ma);
10- Ong dan dung dich ra; 8- Ong tran; 11- Khéa (diéu chinh vao bom).

3.3. Kiém tra kha nang luan chuyén dung
dich cua thiét bi
Pé kiém tra kha nang luan chuyén dung
dich, thiét bi dugc 1ip nhu khi ma (Hinh 3)
nhung dung dich dugc thay bang nuéc thuong
(néu la dung dich, luu Iugng sé giam mot chrit).

Tién hanh do luu luong: Do thoi gian
lugng nude luan chuyén véi thé tich 1a 1.000
ml, sau d6 tinh thoi gian trung binh va tinh
Iuu lugng trung binh. Dung ca thuy tinh c6
thang chia muc nuée (Hinh 4a), thé tich cta
ca thay tinh 14 2.500 ml.
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Hinh 4. Po luu lugng
a) Do luu lugng;
b) Cach diéu chinh khoa

E 180
= 160
oo = 140
S S 120 .
£ 2 100 @ Thap
on
=2 80 E Cao
S = 601
E‘ﬁ 40

20 -
- o

1 2 3 4 5
Mirc m& cuia van va vj tri dat bom
a)
60

-~ - - .~ - _ | |~*Seriesl
50 1

. M —m— Series2
g 40 +E=———t—= R al Series3
Series4

g 30 .
B —*— Series 5
B 20 : - ’ —e— Series6

_: .
—+— Series7

E 10 — .
—=— Series 8
O = | e Series 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Series 10
Thoi diém do

b)

Hinh 5. K&t qua kiém tra kha niang luan chuyén dung dich
a) Luu lugng nuée ludn chuyén phu thude miic mé khéa (5 miic)
va vi tri dit bom (cao: h = 350 mm, th4ap: h = 500 mm)
b) Su thay d6i thoi gian luan chuyén 1.000 ml (c6 thé suy ra luu lugng)
nuée theo thoi gian do
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DPé diéu chinh luu lugng tit bé chinh qua
bom 1én bé phu dung khéa éng 21. Chia khéa
thanh 5 mtc tng cac vach bang nhau (Hinh
4b). Mdtc 1 1a dong chay 16n nhat va giam dan
dén 5. Do luu lugng & 2 vi tri bom khac nhau,
vi tri cao cach mat nudc bé chinh 350 mm, vi
tri bom th&p cach mét nude bé chinh 500 mm.

Luu lugng nude luan chuyén phu thuéc
mtic mé khéa (5 miic) va vi tri d4t bom (cao:
h = 350 mm, thip: h= 500 mm) (Hinh 5a).
Su thay d6i thoi gian luan chuyén 1.000 ml
(c6 thé suy ra luu lugng) nude theo thoi gian
do (Hinh 5D).

Qua hinh 5a va 5b ¢6 thé dua ra mot s6
nhan xét sau:

- Luu lugng nudc luan chuyén cé thé
thay déi trong khoang kha rong (tit 0 Vh &
mitc khéa 5 dén 70,8 1/h ¢ miic khéa 4 (bom
dat cao) va dén 153 I/h & mic khéa 1 (bom
dat thap).

- Luu lugng luan chuyén theo thoi gian
kh4 6n dinh.

3.4. Thi nghiém ma kém trén mau

Khi thi nghiém, van dudc c¢6 dinh 6 mtc
khéa 4, bom dé ¢ miic thap. Quy trinh ma thi
nghiém: chi tiét duge lam sach co hoc hoic
héa hoc; tdy dau md; ria; hoat héa; rtia; ma.

Tién hanh cac thi nghiém sau:

Thi nghiém lan 1 (Ky hiéu mdu: 1): Ma
khong luan chuyén, chi tiét duge tdy gi co
hoc; cuong d6 dong dién I =5 A; thdi gian ma
t = 5 phut.

Thi nghiém lan 2 (Ky hiéu mdu: 2): Ma
khong luan chuyén, chi tiét duge tdy gi co
hoc; cuong do6 dong dién I = 10 A; thoi gian
ma t = 10 phit.

Thi nghiém lan 3 (Ky hiéu méu: 3): Ma
khéng luan chuyén, chi tiét duge tay gi co hoc;

cudng do dong dién I =4 A; thoi gilan ma t =
15 phut. Két qua cho thay, 16p ma cé nhiéu
mun vd mun 6 ca ba thi nghiém gin nhu
nhau (c6 thé dung dich ma bén va ché d6 ma
chua hgp 1ly). Két qua sau khi ria 16p mun
ctia ba mau ma cho & hinh 6.

Hinh 6 cho th4y, phan trén ciia mau ma
(khoang 2 mm) khong c¢6 16p ma, c¢6 thé do
dong khi.

Thi nghiém lan 4: Chi tiét duge tdy gi
hoéa hoc; cuong d6 dong dién I = 5 A; thoi
gian ma t = 5 phuat; ma khoéng luan chuyén
dung dich (Ky hiéu mau 4).

Thi nghiém lan 4C: Chi tiét dugdc tdy gi

héa hoc; cuong d6 dong dién I =5 A; thoi
gian ma t = 5 phit (giong nhu thi nghiém 4
nhung & day ma c6 luan chuyén dung dich -
Ky hiéu mau 40C).

Thi nghiém lan 5: Chi tiét duge tdy gi
hoéa hoc; cuong d6 dong dién I = 8 A; thoi
gian ma t = 5 phut; ma khéng luan chuyén
dung dich (Ky hiéu mau 5).

Thi nghiém lan 5C: Chi tiét dudc tdy gi
héa hoc; cuong do6 dong dién I = 8 A; thai
gian ma t = 05 phut (giéng nhu thi nghiém 4
nhung & day ma c6 luan chuyén dung dich -
Ky hiéu mau 5C).

Két qua thi nghiém 4 va 4C cho 6 hinh 7
con két qua thi nghiém 5 va 5C 6 hinh 8.

Qua hinh 7 va hinh 8 c6 mét s6 nhan xét:

- O cac thi nghiém, phan trén ctia mau
déu khong dugde ma, do c6 su dong khi.

- Khi ¢6 luan chuyén 16p ma (sau khi rtia)
va ca ngay sau khi ma thé hién khéng déu, do
¢6 thé ¢6 hién tugng xody dung dich hoic 14p
anot khong chinh xac (khéng déng tam).

- Thiét bi ma mau dang 16 cho két qua
on dinh, c6 thé tiép tuc hoan thién dé tng
dung ma chi tiét thuc.

Hinh 6. K&t qua thi nghiém 1,2, 3
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b)
Hinh 7. Két qua thi nghiém 4 (khong luan chuyén) va 4C (c6 luan chuyén)
a) Mau ngay sau khi ma; b) Mau sau khi rta 16p min

b)

Hinh 8. K&t qua thi nghiém 5 (khéngluan chuyén)
va 5C (c6 luan chuyén), 4C (c6 luan chuyén)
a) Mau ngay sau khi ma; b) Mau sau khi rta 16p mun
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4. KET LUAN

- Da thiét ké, ché tao dugdc thiét bi ma
ngoai bé chi tiét dang 16 (Hinh 1), kha nang
luan chuyén dung dich cta thiét bi kha rong
nén c6 thé ma dude cac chi tiét c¢6 kich thuéc
khac nhau.

- Pa tién hanh ma kém trén mau, két
qua cho thay tuy chat lugng 16p ma chua dat
yéu cdu (kha néng do dung dich ma bén, ché
do ma chua hgp 1y, phan thoat khi cta thiét
bi chua hop 1y) nhung thé hién rd tinh 6n
dinh cta thiét bi, c6 thé tiép tuc hoan thién
dé ma chi tiét thuc.
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Designing and Manufacturing Out - Tank Electroplating Equipment
for Hole-Shaped Details
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TÓM TẮT


Công nghệ mạ điện đang được ứng dụng khá rộng rãi ở nước ta nhưng chủ yếu là mạ bảo vệ trang trí. Một trong các lý do chưa áp dụng được nhiều cho việc mạ tăng cơ tính, mạ phục hồi là do chưa có thiết bị mạ hợp lý đặc biệt là các chi tiết khó mạ trong bể ví dụ như xi lanh liền của động cơ đốt trong (một trong các chi tiết điển hình dạng lỗ). Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị mạ ngoài bể cho chi tiết dạng lỗ. Thiết bị đã thiết kế, chế tạo cho khả năng luân chuyển dung dịch khá rộng, và kết quả mạ trên mẫu khá ổn định, có thể tiếp tục hoàn thiện để mạ chi tiết thực.


Từ khóa: Mạ điện, mạ ngoài bể, lưu lượng, xi lanh.


SUMMARY


The electroplating technology has been applied in Vietnam. However, the applications were found mainly in protective and decorative fields. One of the reasons why it has not been much applied to increase mechanical property and restore details results from a lack of reasonable electroplating equipment, especially for those details which are difficult to plate inside the tank; for example, adjoiningly cast cylinders of internal combustion engines (one of typical hole-shaped details). This paper showed research results on designing and manufacturing out-tank electroplating equipment  for axle-shaped details. The equipment had a large capacity of solution circulation and gave stable results of electroplating on samples. The results clearly indicate that the equipment was perfect to electroplate real details in industry.


Key words: Cylinder, electroplate, flow rate, out-tank electroplating.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Công nghệ mạ điện đang được ứng dụng khá rộng rãi ở nước ta (Đào Khánh Dư, 2007; Nguyễn Văn Lộc, 2001; Trần Minh Hoàng, 1998), đã có những dây chuyền mạ tự động hiện đại. Tuy vậy mới chủ yếu để mạ bảo vệ trang trí, việc ứng dụng mạ điện để nâng cao cơ tính, phục hồi chi tiết máy vẫn còn hạn chế. Một trong các lý do là thiếu các thiết bị mạ phù hợp. Thiết bị mạ có nhiều dạng phụ thuộc vào đặc điểm công nghệ và chi tiết mạ (В.М. Александров и др., 1987). Khi chỉ cần mạ một phần của chi tiết dạng lỗ (ví dụ như xi lanh liền của động cơ đốt trong), nếu như mạ trong bể cần phải che tất cả các phần không mạ. Công việc này khá phức tạp. Hơn nữa mặc dù bể mạ lớn nhưng thể tích dung dịch mạ thực nhỏ (chủ yếu trong xi lanh) nên nồng độ thay đổi nhanh. Để khắc phục những nhược điểm trên có thể sử dụng phương pháp mạ ngoài bể. Ngoài ra mạ ngoài bể (Петров Ю.Н. и др., 1972), dung dịch được luân chuyển liên tục nên nồng độ của nó ở khu vực mạ thay đổi ít hơn.


Từ những lý do trên, nghiên cứu này tiến hành nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị mạ ngoài bể chi tiết dạng lỗ. ở đây mới chỉ thiết kế, chế tạo thiết bị mạ chi tiết dạng lỗ trên mẫu.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu


Vật liệu để chế tạo mẫu mạ là ống thép 76. Vật liệu chế tạo bể ngoài gồm: các tấm nhựa chịu nhiệt. Bu lông dùng để bắt chặt hai tấm nhựa với nhau. ống dẫn dung dịch.


Ngoài ra còn sử dụng một số thiết bị có sẵn như bể mạ, bơm dung dịch...


Dung dịch mạ là dung dịch mạ kẽm amon.

2.2. Phương pháp nghiên cứu


Sau khi lựa chọn sơ đồ nguyên lý mạ, tiến hành chế tạo thiết bị mạ, kiểm tra khả năng luân chuyển dung dịch và cuối cùng là 


tiến hành thí nghiệm mạ kẽm trên mẫu.


Phương pháp đánh giá chất lượng lớp mạ: đánh giá hình dáng bên ngoài lớp mạ bằng trực quan (Trần Minh Hoàng, 2005).


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Lựa chọn sơ đồ nguyên lý mạ


Sơ đồ nguyên lý mạ được trình bày trên hình 1. Bể ngoài (bể cục bộ) 2 được tạo thành nhờ mẫu mạ (dạng ống) và hai nắp nhựa (nắp trên 8 và nắp dưới 9). Nắp dưới 9 có lắp anốt và ống dẫn dung dịch vào (ống này nối với bơm dung dịch 5) và nắp trên nối với ống dẫn dung dịch ra khỏi bể cục bộ và đưa vào bể chính.


3.2. Thiết kế, chế tạo bể ngoài


Chiều dài mẫu 100 mm. Bể ngoài để mạ mẫu dạng lỗ cho ở hình 2. Bể ngoài gồm hai tấm nhựa chịu nhiệt với kích thước dài 25 mm x rộng 200 mm x dày 12 mm để làm nắp trên (Hình 2a) và nắp dưới (Hình 2b). Bốn bu lông 4 loại M10 dùng để bắt chặt hai tấm nhựa với nhau. ống mềm (10 là ống dẫn dung dịch.

[image: image5.bmp]

[image: image6.bmp]

[image: image7.bmp]

Hình 1. Sơ đồ mạ ngoài bể chi tiết dạng lỗ


1 - Bể chính; 2 - Bể ngoài (bể cục bộ, bể phụ); 3 - Chi tiết mạ (mẫu mạ); 
4 - Anốt; 5 - Bơm; 6 - ống dẫn dung dịch; 7 - Dung dịch mạ; 
8 - Nắp trên của bể cục bộ; 9 - Nắp dưới của bể cục bộ.
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Hình 2. Thiết bị mạ ngoài chi tiết (mẫu) dạng lỗ


a) Nắp trên; b) Nắp dưới; c) Bể ngoài sau khi lắp hoàn chỉnh
1- ống dẫn dung dịch ra; 2- anốt; 3- ống dẫn dung dịch vào;
4 - Bu lông (4 bu lông); 5 - Mẫu mạ (dạng lỗ); 6 - Giá đỡ.
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Hình 3. Mạ ngoài bể mẫu dạng lỗ


1- ống dẫn dung dịch mạ vào bể ngoài; 2- Bơm; 3- Bể gia nhiệt;
4- Bể chính (bể trong); 5- Nắp trên bể ngoài (bể cục bộ); 6- Nắp dưới;
7- Mẫu mạ; 8- Dây điện nối với anốt; 9- Dây điện nối với catốt (mẫu mạ);
10- ống dẫn dung dịch ra;  8- ống tràn; 11- Khóa (điều chỉnh vào bơm).


3.3. Kiểm tra khả năng luân chuyển dung
       dịch của thiết bị


Để kiểm tra khả năng luân chuyển dung dịch, thiết bị được lắp như khi mạ (Hình 3) nhưng dung dịch được thay bằng nước thường (nếu là dung dịch, lưu lượng sẽ giảm một chút). 


Tiến hành đo lưu lượng: Đo thời gian lượng nước luân chuyển với thể tích là 1.000 ml, sau đó tính thời gian trung bình và tính lưu lượng trung bình. Dùng ca thủy tinh có thang chia mực nước (Hình 4a), thể tích của ca thủy tinh là 2.500 ml. 




                                   a)                                                                      b)


Hình 4. Đo lưu lượng


                                                     a) Đo lưu lượng;


                                                     b) Cách điều chỉnh khoá















Hình 5. Kết quả kiểm tra khả năng luân chuyển dung dịch


                           a) Lưu lượng nước luân chuyển phụ thuộc mức mở khóa (5 mức)
                                và vị trí đặt bơm (cao: h = 350 mm, thấp: h = 500 mm)


                          b) Sự thay đổi thời gian luân chuyển 1.000 ml (có thể suy ra lưu lượng)
                              nước theo thời gian đo

Để điều chỉnh lưu lượng từ bể chính qua bơm lên bể phụ dùng khóa ống 21. Chia khóa thành 5 mức ứng các vạch bằng nhau (Hình 4b). Mức 1 là dòng chảy lớn nhất và giảm dần đến 5. Đo lưu lượng ở 2 vị trí bơm khác nhau, vị trí cao cách mặt nước bể chính 350 mm, vị trí bơm thấp cách mặt nước bể chính 500 mm. 


Lưu lượng nước luân chuyển phụ thuộc mức mở khóa (5 mức) và vị trí đặt bơm (cao: h = 350 mm, thấp: h= 500 mm) (Hình 5a). Sự thay đổi thời gian luân chuyển 1.000 ml (có thể suy ra lưu lượng) nước theo thời gian đo (Hình 5b).


Qua hình 5a và 5b có thể đưa ra một số nhận xét sau:


- Lưu lượng nước luân chuyển có thể thay đổi trong khoảng khá rộng (từ 0 l/h ở mức khóa 5 đến 70,8 l/h ở mức khóa 4 (bơm đặt cao) và đến 153 l/h ở mức khóa 1 (bơm đặt thấp). 


- Lưu lượng luân chuyển theo thời gian khá ổn định. 


3.4. Thí nghiệm mạ kẽm trên mẫu


Khi thí nghiệm, van được cố định ở mức khóa 4, bơm để ở mức thấp. Quy trình mạ thí nghiệm: chi tiết được làm sạch cơ học hoặc hóa học; tẩy dầu mỡ; rửa; hoạt hóa; rửa; mạ.


Tiến hành các thí nghiệm sau:


Thí nghiệm lần 1 (Ký hiệu mẫu: 1): Mạ không luân chuyển, chi tiết được tẩy gỉ cơ học; cường độ dòng điện I = 5 A; thời gian mạ t = 5 phút.


Thí nghiệm lần 2 (Ký hiệu mẫu: 2): Mạ không luân chuyển, chi tiết được tẩy gỉ cơ học; cường độ dòng điện I = 10 A; thời gian mạ t = 10 phút.


Thí nghiệm lần 3 (Ký hiệu mẫu: 3): Mạ không luân chuyển, chi tiết được tẩy gỉ cơ học;




cường độ dòng điện I = 4 A; thời gian mạ t = 15 phút. Kết quả cho thấy, lớp mạ có nhiều mùn và mùn ở cả ba thí nghiệm gần như nhau (có thể dung dịch mạ bẩn và chế độ mạ chưa hợp lý). Kết quả sau khi rửa lớp mùn của ba mẫu mạ cho ở hình 6.


Hình 6 cho thấy, phần trên của mẫu mạ (khoảng 2 mm) không có lớp mạ, có thể do đọng khí.


Thí nghiệm lần 4: Chi tiết được tẩy gỉ hóa học; cường độ dòng điện I = 5 A; thời gian mạ t = 5 phút; mạ không luân chuyển dung dịch (Ký hiệu mẫu 4).


Thí nghiệm lần 4C: Chi tiết được tẩy gỉ 


hóa học; cường độ dòng điện I = 5 A; thời gian mạ t = 5 phút (giống như thí nghiệm 4 nhưng ở đây mạ có luân chuyển dung dịch -Ký hiệu mẫu 4C).


Thí nghiệm lần 5: Chi tiết được tẩy gỉ hóa học; cường độ dòng điện I = 8 A; thời gian mạ t = 5 phút; mạ không luân chuyển dung dịch (Ký hiệu mẫu 5).


Thí nghiệm lần 5C: Chi tiết được tẩy gỉ hóa học; cường độ dòng điện I = 8 A; thời gian mạ t = 05 phút (giống như thí nghiệm 4 nhưng ở đây mạ có luân chuyển dung dịch -Ký hiệu mẫu 5C).


Kết quả thí nghiệm 4 và 4C cho ở hình 7 còn kết quả thí nghiệm 5 và 5C ở hình 8.


Qua hình 7 và hình 8 có một số nhận xét:


- ở các thí nghiệm, phần trên của mẫu đều không được mạ, do có sự đọng khí.


- Khi có luân chuyển lớp mạ (sau khi rửa) và cả ngay sau khi mạ thể hiện không đều, do có thể có hiện tượng xoáy dung dịch hoặc lắp anốt không chính xác (không đồng tâm).


- Thiết bị mạ mẫu dạng lỗ cho kết quả ổn định, có thể tiếp tục hoàn thiện để ứng dụng mạ chi tiết thực.






                                                                a)


                                                                b)


Hình 7. Kết quả thí nghiệm 4 (không luân chuyển) và 4C (có luân chuyển)


a) Mẫu ngay sau khi mạ;  b) Mẫu sau khi rửa lớp mùn

Hình 8. Kết quả thí nghiệm 5 (khôngluân chuyển)
và 5C (có luân chuyển), 4C (có luân chuyển)


                           a) Mẫu ngay sau khi mạ; b) Mẫu sau khi rửa lớp mùn

4. KẾT LUẬN


- Đã thiết kế, chế tạo được thiết bị mạ ngoài bể chi tiết dạng lỗ (Hình 1), khả năng luân chuyển dung dịch của thiết bị khá rộng nên có thể mạ được các chi tiết có kích thước khác nhau.


- Đã tiến hành mạ kẽm trên mẫu, kết quả cho thấy tuy chất lượng lớp mạ chưa đạt yêu cầu (khả năng do dung dịch mạ bẩn, chế độ mạ chưa hợp lý, phần thoát khí của thiết bị chưa hợp lý) nhưng thể hiện rõ tính ổn định của thiết bị, có thể tiếp tục hoàn thiện để mạ chi tiết thực.
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Hình 6. Kết quả thí nghiệm 1, 2, 3
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